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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Từ kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ta nhận

thấy hầu hết các biến trong mô hình là các chuỗi
thời gian không dừng. Điều này hàm ý rằng trước
khi sử dụng các kết quả hồi qui cho việc phân tích
mối quan hệ dài hạn giữa chỉ số giá chứng khoán
và các biến kinh tế vĩ mô cũng như kiểm chứng
tính hiệu quả về mặt thông tin của TTCK Việt
Nam, đề tài sẽ kiểm định xem có tồn tại sự đồng
liên kết giữa các biến trong các mô hình hồi qui
hay không. Và đề tài đã áp dụng qui trình Hsiao
để xác định số biến trễ cho các mô hình nhân quả
Granger.

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG
KHOÁN

Để xem mối quan hệ dài hạn giữa chỉ số giá
chứng khoán với các biến kinh tế vĩ mô, đề tài
ước lượng mô hình hồi qui với biến phụ thuộc là
chỉ số giá chứng khoán và biến độc lập là các biến
kinh tế vĩ mô thông qua hai dạng hàm sau đây:

Mô hình (1): VNIt = á0 + á1IOt + á2CPIt + á3Et +
aù4Rt + aù5Mt + ut

Moâ hình (2): lnVNIt = aâ0 + aâ1lnIOt + aâ2lnCPIt +
aâ3lnEt + aâ4lnRt + aâ5lnMt + vt

Ở mô hình (1), R2
adj = 0.67 cho thấy 5 biến kinh

tế vĩ mô dạng dữ liệu gốc đã giải thích được khoảng
67% sự thay đổi của biến chỉ số giá chứng khoán
VNIt. Điều này cho thấy chỉ số giá chứng khoán
có thể còn phụ thuộc vào các biến kinh tế vĩ mô
khác và chỉ số giá chứng khoán ở các giai đoạn
trước (biến trễ VNIt-i). Phần trăm tăng cung tiền

không ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán.
Trong khi đó, mô hình (2) với R2

adj = 0.79, cho
thấy 5 biến kinh tế vĩ mô dạng log đã giải thích
được khoảng 79% thay đổi của biến ln(VNIt). Do
dạng hàm hồi qui của hai mô hình khác nhau, nên
ta không thể dựa vào R2 để kết luận mô nào tốt
hơn. Theo Gujarati (1999, 245), thay vì dựa vào R2

để so sánh lựa chọn mô hình, ta nên xem xét các
yếu tố khác như sự phù hợp của các biến giải thích
trong mô hình, dấu kỳ vọng của các hệ số ước
lượng, mức ý nghĩa thống kê,… Từ đó, ta nhận
thấy rằng mô hình (2) có ba vấn đề không thích
hợp. Thứ nhất, hệ số của tỉ giá hối đoái quá cao
một cách bất thường (-15.85), nghĩa là khi tỉ giá
tăng 1% thì chỉ số chứng khoán giảm gần 16%,
điều này không thể tin cậy được. Thứ hai, hệ số
ước lượng của lãi suất là dương, không thích hợp
với kỳ vọng của đề tài và kết quả của nhiều nghiên
cứu trước đây. Thứ ba, hệ số ước lượng của cung
tiền lại trở nên có ý nghĩa ở mức 1%. Ngoài ra, số
quan sát giảm xuống do mô hình (2) đã bỏ qua 14
giá trị âm hoặc không của biến tỉ lệ lạm phát. Chỉ
số lạm phát bằng không hoặc âm là một hiện tượng
có thực trong giai đoạn nghiên cứu và thực sự có
ảnh hưởng lên chỉ số giá chứng khoán. Việc bỏ
qua những giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến
kết quả ước lượng. Như vậy, rất có khả năng đây
là dấu hiệu cho biết có sự tương quan giả bởi yếu
tố xu thế trong mô hình (2).

Kết quả kiểm định đồng liên kết cho thấy có sự
đồng liên kết rất mạnh giữa các biến trong mô
hình (1) với mức ý nghĩa 1%. Trong khi đó, giữa
các biến trong mô hình (2) có sự đồng liên kết rất
yếu với mức ý nghĩa 10%.
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Như vậy, các hệ số ước lượng trong mô hình (1)
mới thực sự là các hệ số đồng liên kết và thực sự
thể hiện mối quan hệ dài hạn giữa các biến kinh tế
vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán. Với kết quả này
cho thấy các biến sản lượng công nghiệp, tỉ lệ lạm
phát và tỉ giá hối đoái tác động đến chỉ số giá chứng
khoán theo đúng kỳ vọng của đề tài. Trong khi đó,
lãi suất cho vay có tác động âm một cách có ý nghĩa
đến chỉ số giá chứng khoán, thay đổi cung tiền lại
không tác động đến chỉ số giá chứng khoán như
mong đợi của đề tài. Các hệ số ước lượng trong mô
hình hồi qui này là các hệ số góc của chỉ số giá
chứng khoán theo các biến kinh tế vĩ mô.

QUAN HỆ NHÂN QUẢ GRANGER VÀ
TÍNH HIỆU QUẢ VỀ MẶT THÔNG TIN
Theo Wing – Keung Wong (2005, 10), thị trường

sẽ không hiệu quả về mặt thông tin khi: có mối
quan hệ nhân quả hai chiều giữa chỉ số giá chứng
khoán và các biến kinh tế vĩ mô; có mối quan hệ
nhân quả một chiều từ biến kinh tế vĩ mô sang chỉ
số giá chứng khoán. Nghĩa là các thông tin về
nền kinh tế nói chung chưa được phản ánh một
cách tức thời lên chỉ số giá chứng khoán. Nếu chỉ
số giá chứng khoán có tác động đến các biến kinh
tế vĩ mô thì thị trường vẫn hiệu quả về mặt thông
tin. Vì chức năng cơ bản nhất của TTCK là huy
động vốn cho nền kinh tế. Khi TTCK phát triển
sẽ giúp việc huy động vốn thông qua phát hành
chứng khoán của doanh nghiệp trở nên dễ dàng
hơn, tăng đầu tư và phục vụ tốt cho hoạt động sản
xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, dựa vào những dấu
hiệu có được từ TTCK, chính phủ sẽ đưa ra các
chính sách điều tiết nền kinh tế phù hợp hơn như
các chính sách điều tiết cung tiền, lãi suất, lạm
phát,... Những tác động này sẽ góp phần làm thay
đổi các biến kinh tế vĩ mô. Vì vậy, nếu tồn tại mối
quan hệ một chiều từ chỉ số giá chứng khoán đến
các biến kinh tế vĩ mô thì thị trường vẫn được
xem là hiệu quả. Và hiển nhiên, thị trường sẽ trong
tình trạng hiệu quả nhất nếu không có mối quan
hệ nào giữa các biến trên.

lãi suất, cung tiền. Còn nghiên cứu của Ibrahim
(2003) cho trường hợp Malaysia kết luận rằng thị
trường đang hiệu quả với biến cung tiền. Các tác
giả này cho rằng mặc dù lúc này thị trường chưa
hiệu quả, đang trong giai đoạn chuyển đổi nhưng
nó đang hướng đến sự hiệu quả hơn. Ở TTCKVN,
chỉ số giá chứng khoán chưa bao hàm các thông tin
về sự thay đổi trong các biến kinh tế vĩ mô. Qua đó
cũng có thể thấy thị trường tài chính tại các nước
này thông suốt hơn thị trường tài chính Việt Nam.
Vì thế, để TTCK trở nên hiệu quả hơn thì trước
tiên phải hoàn thiện thị trường tài chính sao cho
TTCK và thị trường tiền tệ thực sự là hai bình
thông nhau của nền kinh tế.

MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ
Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị cho thấy hầu

hết các biến là những chuỗi dừng ở sai phân bậc
1, và có tồn tại sự đồng liên kết trong mô hình (1),
nên ta có thể sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số
để xác định mức độ chênh lệch trong ngắn hạn so
với mức cân bằng dài hạn của chỉ số giá chứng
khoán. Kết quả hồi qui mô hình hiệu chỉnh sai số
cho thấy hệ số ước lượng của phần hiệu chỉnh sai
số là âm và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%.
Giá trị của hệ số hiệu chỉnh sai số = -0.22 cho biết
mức chênh lệch giữa giá trị cân bằng dài hạn và
giá trị ngắn hạn vẫn còn khá lớn. Điều này có
nghĩa rằng chỉ có 22% mức chênh lệch giữa giá trị
dài hạn và ngắn hạn được hiệu chỉnh trong mỗi
giai đoạn, chứng tỏ mức độ phục hồi về điểm cân
bằng là rất chậm. Như trênđồ thị ECM, cân bằng
dài hạn của chỉ số giá chứng khoán VN-Index được
thể hiện qua đường nét lớn, chỉ số giá chứng khoán
ngắn hạn tại một thời điểm được thể hiện qua đường
nét đứt, và chỉ số giá chứng khoán đã hiệu chỉnh
được thể hiện qua đường nét nhỏ. Tại rất nhiều
thời điểm từ tháng 8/2000 đến nay, có sự chênh
lệch rất lớn giữa giá trị cân bằng dài hạn và giá trị
ngắn hạn. Như thế, thêm một bằng chứng nữa để
có thể khẳng định rằng TTCKVNđang rất không
hiệu quả về mặt thông tin.

Đồ thị ECM: Mô hình hiệu chỉnh sai số của chỉ
số giá chứng khoán VN-Index
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Từ bảng kết quả trên cho thấy TTCKVN
đang rất không hiệu quả về mặt thông tin.
So với các TTCK đang phát triển như TTCK
Malaysia, Ấn Độ thì chưa có một dấu hiệu
nào cho thấy thị trường Việt Nam đang hướng
đến hiệu quả về mặt thông tin. Nghiên cứu
của Basabi (2006) ở Ấn Độ cho thấy ít nhất
thị trường cũng đang hiệu quả đối với các biến
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Như vậy, có thể kết luận rằng TTCKVN chưa
hiệu quả về mặt thông tin và chưa thực sự là phong
vũ biểu của nền kinh tế.

1. Basabi Bhattacharya và Jaydeep Mukherjee, 2006,
The Nature of the Causal Relationship Between Stock
Market and Macroeconomic Aggregates in India: An
Empirical Analysis.

4. KẾT LUẬN
Mục tiêu chính của đề tài này là kiểm chứng

liệu TTCKVN có hiệu quả về mặt thông tin hay
không thông qua mối quan hệ nhân quả giữa chỉ
số giá chứng khoán và năm biến kinh tế vĩ mô. Ở
đây, chỉ số giá chứng khoán VN-Index được chọn
làm biến đại diện cho TTCK Việt Nam. Năm biến
kinh tế vĩ mô quan trọng trong nghiên cứu này là
sản lượng công nghiệp, tỉ lệ lạm phát, tỉ giá hối
đoái, lãi suất cho vay và tỉ lệ thay đổi cung tiền.
Kết quả nghiên cứu có thể được tóm tắt như sau:

Thứ nhất, thực sự tồn tại mối quan hệ dài hạn
giữa chỉ số giá chứng khoán và các biến kinh tế vĩ
mô. Như thế, ít nhất, trong dài hạn, những thay
đổi trên TTCK có quan hệ chặt chẽ với các yếu tố
kinh tế vĩ mô. Ảnh hưởng của sản lượng công
nghiệp, lạm phát, tỉ giá hối đoái đúng như kỳ vọng
của đề tài. Tuy nhiên, lãi suất cho vay và thay đổi
cung tiền ảnh hưởng lên chỉ số giá chứng khoán
không như kỳ vọng của đề tài.

Thứ hai, kết quả kiểm định nhân quả Granger
cho thấy: (i) Có mối quan hệ nhân quả một chiều
từ tỉ lệ lạm phát, tỉ giá hối đoái và lãi suất sang
chỉ số giá chứng khoán, (ii) Có mối quan hệ nhân
quả hai chiều giữa chỉ số giá chứng khoán với sản
lượng công nghiệp và chỉ số giá chứng khoán với
cung tiền. Như thế, TTCKVNchưa thực sự hiệu
quả về mặt thông tin với các biến sản lượng công
nghiệp, tỉ lệ lạm phát, tỉ giá hối đoái, lãi suất cho
vay và cung tiền. Nên khi có sự thay đổi trong các
biến này, nhà đầu tư có thể khai thác các thông
tin chứa đựng trong các biến kinh tế vĩ mô để dự
đoán được biến động giá chứng khoán trong tương
lai và đưa ra các quyết định đầu tư, đầu cơ sinh lợi.
Vì vậy, giả thuyết TTCKVNhiệu quả về mặt thông
tin bị bác bỏ và có thể nói, thị trường hiệu quả
dạng vừa và dạng mạnh càng không thể tồn tại.

Thứ ba, có sự mất cân bằng trong ngắn hạn
trên TTCK Việt Nam. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh
đưa chỉ số giá chứng khoán về mức cân bằng diễn
ra rất chậm nên nhà đầu tư có thể lợi dụng xu
hướng này đầu cơ sinh lợi.
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ĐÍNH CHÍNH SỐ 18
Tạp chí CNNH xin đính chính:

Trang 29: cột trái mục 1 dòng thứ 5 (Sái # 0)
thành ( ái # 0); dòng thứ 8 (S#j # 0) thành ( #j
# 0); mục 2 dòng thứ 13 (Sái = 0) thành ( ái =
0); dòng thứ 16 (S# j #0) thành ( # j #0); mục 3
dòng thứ 21 (Sái = 0) thành ( ái = 0); dòng thứ
24 (S# j= 0) thành ( # j= 0); mục 4 dòng cuối
(Sái # 0) thành ( ái # 0). Cột phải dòng thứ 3
(S# j = 0) thành ( # j = 0).

Trang 30: cột phải công thức 8 (DVNIt =  a0 +
a1DIOt + a2DCPIt + a3DEt + a4DRt + a5DMt +dECt-1 +
et) thành ( VNIt =  a0 + a1 IOt + a2 CPIt + a3 Et +
a4 Rt + a5 Mt + ECt-1 + t).

Trang 63: Bảng Tỷ giá bình quân của VND
và USD trên thị trường ngoại tệ (tháng 5, tháng
6) thành (tháng 7, tháng 8).

Chân thành xin lỗi Quý độc giả và tác giả
Nguyễn Thị Bảo Khuyên.


